
 
Trang 24 - Thông tin Khoa học Thống kê số 4/2004 

Tài liệu tham khảo 

1. Arthur A. Thompson, Jr & A.J. Strickland. Crafting and Excuting Strategy. Text and Readings, 

New York Mc Graw- Hill 2001 

2. Micheal E. Porter Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 

New York Free Press 1980 

3. Nguyễn Trần Quế - Đơn vị điểm trong thống kê, Thông tin Khoa học Thống kê số 3 năm 2003 

Hệ số ICOR và vận dụng trong lập kế hoạch, đánh giá 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
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Hiện nay, hệ thống chỉ tiêu phản ánh 

hiệu quả sản xuất kinh doanh đang được 

các cấp, các ngành đặc biệt chú ý, trên 

bình diện quốc gia nó còn là những chỉ 

tiêu phản ánh lợi thế của mỗi quốc gia 

nhằm phản ánh khả năng cạnh tranh về 

kinh tế cũng như thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài. Trong các nhân tố tác động tới 

tăng trưởng kinh tế (lao động, vốn, tài 

nguyên thiên nhiên, công nghệ,…) ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay thì yếu tố 

vốn được coi là nhân tố quan trọng nhất. 

Do vậy trong bài viết này chúng tôi xin tập 

bàn về hiệu quả của yếu tố vốn và tác 

động của nó đối với tăng trưởng kinh tế 

nói chung. Một trong những chỉ tiêu phản 

ánh hiệu quả của vốn đó là hệ số ICOR 

(Incremental Capital Output Ratio - Tỷ số 

vốn/sản lượng tăng thêm). 

1. Phương pháp tính hệ số ICOR 

Hệ số ICOR phản ánh quan hệ giữa 

tăng trưởng kinh tế và đầu tư (mô hình 

Harrod - Domar). Tính hệ số này dựa trên 

các giả định chủ yếu sau: 

- Nền kinh tế luôn cân bằng ở dưới sản 

lượng tiềm năng. Để có thể huy động được 

các nguồn lực dư thừa cần phải đầu tư để 

mở rộng quy mô sản xuất. 

- Công nghệ không đổi, sự kết hợp giữa 

vốn và lao động được thực hiện theo một hệ 

số cố định. 

Hệ số ICOR (k) là chỉ tiêu phản ánh 

hiệu quả của vốn đầu tư, nó được xác định 

theo công thức: 
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Trong đó: 

K mức thay đổi vốn sản xuất 

(K = Kt – Kt-1) 

Y là mức thay đổi về kết quả sản xuất 

và Y = Yt – Yt-1, ở đây t chỉ năm nghiên cứu 

và t - 1 chỉ năm trước năm nghiên cứu.  

ý nghĩa của k là để tạo thêm được một 

đơn vị kết quả sản xuất thì cần tăng thêm 

bao nhiêu đơn vị vốn sản xuất. Hay nói cách 

khác, k là “giá” phải trả thêm cho việc tạo 
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thêm một đơn vị kết quả sản xuất. Hệ số 

ICOR càng lớn chứng tỏ chi phí cho kết quả 

tăng trưởng càng cao nó phụ thuộc vào mức 

độ khan hiếm nguồn dự trữ và tính chất của 

công nghệ sản xuất; ở các nước phát triển 

hệ số ICOR thường cao hơn ở các nước 

đang phát triển và ở mỗi nước thì hệ số 

ICOR luôn có xu hướng tăng lên tức là khi 

kinh tế càng phát triển thì để tăng thêm một 

đơn vị kết quả sản xuất cần nhiều hơn về 

nguồn lực sản xuất nói chung và nhân tố vốn 

nói riêng và khi đó đường sản lượng thực tế 

gần tiệm cận với đường sản lượng tiềm 

năng. Điều này ví như một học sinh trung 

bình phấn đấu trở thành học sinh khá thì dễ 

hơn một học sinh khá phấn đấu trở thành 

học sinh giỏi hay gọi là lao động phức tạp 

bằng bội số của lao động giản đơn.  

Công thức tính rất đơn giản nhưng 

thành phần cấu tạo công thức thì rất khó xác 

định. Yếu tố Y thì có trong số liệu niên 

giám, vấn đề là xác định được mức tăng lên 

của vốn sản xuất. 

Để tính được K chúng ta phải hiểu rõ 

nội dung của chỉ tiêu vốn sản xuất. Vốn sản 

xuất là giá trị các tư liệu vật chất tham gia 

trực tiếp vào quá trình sản xuất và dịch vụ 

của nền kinh tế, bao gồm vốn cố định (công 

xưởng, nhà máy, trụ sở cơ quan, trang thiết 

bị, cơ sở hạ tầng) và vốn lưu động (có cả 

hàng tồn kho) và các vốn đầu tư khác. 

Vốn sản xuất được đánh giá ở góc độ 

hiện vật, thể hiện năng lực sản xuất, chỉ tính 

phần hiện còn tức là phần được tích luỹ lại 

và chỉ tính những tài sản có liên quan trực 

tiếp đến sản xuất và dịch vụ. 

Như vậy K là phần tăng thêm trong 

năm bằng số vốn có đến cuối năm trừ đi số 

vốn có đầu năm hay bằng phần đầu tư mới, 

sửa chữa, đưa thiết bị vào sản xuất,.... trừ đi 

phần giảm trong năm bao gồm khấu hao tài 

sản cố định, hư hỏng,... 

Trong thực tế việc xác định vốn có đến 

cuối mỗi năm là rất khó khăn (bởi phải kiểm 

kê đánh giá lại tài sản hàng năm) hoặc xác 

định số tăng và giảm trong năm rất khó đặc 

biệt là phần tài sản đưa vào sản xuất hoặc 

hư hỏng, cho nên người ta thay K bằng chỉ 

tiêu vốn đầu tư phát triển được xem đó là số 

vốn tăng lên trong năm (chỉ tiêu vốn đầu tư 

phát triển trong năm có trong hệ thống số 

liệu thống kê hàng năm).  

2. Vận dụng chỉ tiêu ICOR xác định nhu 

cầu vốn và mục tiêu tăng trưởng  

Vì vốn đầu tư (I) có tác dụng tác động 

quyết định đến tăng trưởng kinh tế (g) và 

mức tiết kiệm (S) là nguồn gốc của đầu tư.  

Ta có: g = 
Y

Y
, (trong đó Y là chỉ tiêu 

kết quả sản xuất - ở đây lấy chỉ tiêu GDP), 
nếu gọi S là mức tiết kiệm của nền kinh tế thì 

tỷ lệ tích luỹ trong GDP là: s = 
Y

S
 

Vì tiết kiệm là nguồn gốc của đầu tư 

nên về mặt lý thuyết đầu tư luôn bằng tiết 

kiệm (S = I). Mục đích của đầu tư là tạo ra 

vốn sản xuất (I = K) 

Từ công thức hệ số ICOR ta có:  
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hay g = 
k

s
 

Từ quan hệ trên ta, chúng ta có thể rút 

ra được hai điểm cơ bản sau: 
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Một là: Xác định mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế cho thời kỳ mới khi xác định được khả 

năng tiết kiệm của nền kinh tế thời kỳ gốc và 

dự báo hệ số ICOR thời kỳ kế hoạch là một 

trong những căn cứ quan trọng đối với các 

nhà hoạch định trong xây dựng chiến lược 

phát triển kinh tế, xã hội.  

Hai là: Khi đứng trước một mục tiêu 

tăng trưởng do yêu cầu của các cấp lãnh 

đạo đặt ra, mô hình cho phép chúng ta xác 

định được nhu cầu tích luỹ cần có để đạt 

được mục tiêu đó. Là căn cứ để đánh giá 

khả năng đạt mục tiêu đã đề ra 

 Những phương pháp đảm bảo cho việc 

tính đầy đủ chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước 
(Tiếp theo kỳ trước) 

D. Các kỹ thuật đảm bảo tính toàn diện 

- Dàn mẫu khiếm khuyết 

9. Đăng ký kinh doanh là dàn mẫu quan 

trọng nhất dùng để tính GDP theo phương 

pháp sản xuất. Tổng thể mục tiêu đối với 

đăng ký kinh doanh thường bao gồm tất cả 

các doanh nghiệp hoạt động tại một địa chỉ 

cố định, có đăng ký với cơ quan thuế và có 

số lượng lao động tối thiểu. Về mặt lý tưởng, 

đăng ký kinh doanh nên được cập nhật đều 

đặn để bao gồm các doanh nghiệp mới trong 

nhóm mục tiêu ngay khi doanh nghiệp bắt 

đầu hoạt động; loại trừ những doanh nghiệp 

không còn hoạt động; đăng ký kinh doanh 

bao gồm thông tin về ngành kinh tế mà 

doanh nghiệp hoạt động và số lượng lao 

động; và liệt kê tất cả các đơn vị sản xuất 

thuộc từng doanh nghiệp. Trong thực tế, 

không có đăng ký kinh doanh nào đạt được 

những tiêu chuẩn cao như vậy. 

10. Vấn đề phổ biến là thường bỏ sót 

những doanh nghiệp mới mặc dù chúng đã 

hoạt động vài tháng, thậm chí hàng năm, 

nhưng vẫn bao gồm các doanh nghiệp 

không còn hoạt động, thông tin lạc hậu về 

ngành hoạt động và số lượng lao động. Các 

doanh nghiệp hoạt động lén lút để trốn thuế 

cũng cần loại trừ. Các nhà thống kê làm điều 

tra theo ngành và tổng điều tra luôn nhận ra 

những thiếu sót trong đăng ký kinh doanh và 

có thể chỉnh lý kết quả điều tra để sát hơn 

đối với một số doanh nghiệp. 

11. Các phương pháp có thể áp dụng 

đảm bảo tính toàn diện gồm: 

* Xem xét kỹ chất lượng đăng ký kinh 

doanh và chuyên gia đánh giá về những 

thiếu sót của đăng ký kinh doanh: 

* So sánh đăng ký kinh doanh với hồ sơ 

hành chính có liên quan (như đăng ký thuế, 

danh sách các nhà xuất khẩu và các nhà 

nhập khẩu thông qua hải quan) hay so với 

danh sách các thành viên của Phòng thương 

mại và Hiệp hội thương mại. 

* So sánh đăng ký kinh doanh với kết 

quả của mẫu theo địa bàn bằng cách chọn 

địa bàn và phúc tra để xác định số đơn vị 

kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh 

tế khác nhau.  

* Dùng phương pháp chi phí lao động 

(labour- input method). 


